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Mở đầu 

1. Tính cấp thiết của đề tài  
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CCKT) nói chung và chuyển dịch 

CCKT nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa nói riêng là 
đòi hỏi tất yếu của quá trình tăng trưởng, phát triển kinh tế của 
mỗi quốc gia. Chuyển dịch CCKT nông nghiệp theo hướng sản 
xuất hàng hóa cho phép khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế, 
chính trị, xã hội để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp. Ngược lại, chuyển dịch CCKT nông nghiệp theo 
hướng sản xuất hàng hóa chậm, không hợp lý, không những 
không phát huy được lợi thế so sánh của từng vùng, từng địa 
phương, từng ngành mà thậm chí còn cản trở tốc độ phát triển 
của nền kinh tế, hạn chế tiến trình phát triển của mỗi quốc gia. 

 Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào là một quốc gia 
nằm trong vùng nhiệt đới, kinh tế hiện nay chủ yếu là nông 
nghiệp. Nông nghiệp của Lào đang ở trình độ phát triển thấp, 
CCKT nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá chưa 
được hình thành một cách rõ nét. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế 
quốc tế, Lào phải đẩy mạnh chuyển dịch CCKT nông nghiệp theo 
hướng sản xuất hàng hóa để góp phần phát triển kinh tế xã hội ổn 
định và bền vững. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ VI (năm 1996) của Đảng Nhân dân 
cách mạng (ĐNDCM) Lào đã xác định: “lấy chủ trương, chính 
sách xây dựng CCKT nông - lâm nghiệp gắn với công nghiệp và 
dịch vụ ngay từ đầu; coi nông - lâm nghiệp là cơ bản và lấy việc 
xây dựng công nghiệp là trọng điểm; khuyến khích và phát triển 
mạnh ngành dịch vụ theo hướng từng bước HĐH”.  

Nông nghiệp ở tỉnh Salavan nằm trong tình trạng chung của 
nước CHDCND Lào. Những năm qua, sản xuất nông nghiệp 
chưa phát triển, nhiều vùng vẫn còn mang nặng tính độc canh, 
trình độ phát triển nông nghiệp hàng hóa thấp, đời sống của 
nhân dân còn thấp kém, thậm chí vẫn còn tình trạng quảng 
canh, du canh, du cư.   
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Để thúc đẩy quá trình chuyển dịch CCKT nông nghiệp theo 
hướng sản xuất hàng hóa ở Lào nói chung và tỉnh Salavan nói 
riêng, phải nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của chuyển dịch CCKT 
nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, mặt khác, phải chỉ đạo 
lựa chọn CCKT nông nghiệp nhằm khai thác, sử dụng các nguồn 
lực trong nông nghiệp có hiệu quả, sử dụng được lợi thế so sánh 
của các vùng, các địa phương, các đơn vị sản xuất, hướng cho 
các chủ thể sản xuất đi vào sản xuất kinh doanh những ngành có 
hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường và 
khai thác được lợi thế. Phải đánh giá đúng thực trạng CCKT 
nông nghiệp hiện nay và xu hướng chuyển dịch CCKT nông 
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Từ đó, đề xuất những giải 
pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch CCKT nông nghiệp phát triển 
theo hướng sản xuất hàng hóa trong những năm tới ở tỉnh 
Salavan là yêu cầu cấp bách. Với những lý do và ý nghĩa nêu 
trên, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: “Chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở tỉnh Salavan, 
nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào” để viết luận án tiến 
sỹ kinh tế. 

2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án 
a. Mục đích 
Đánh giá rõ thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh 

chuyển dịch cơ cấu theo ngành trong nông nghiệp theo hướng sản 
xuất hàng hóa ở tỉnh Salavan trong thời gian tới.  

b. Nhiệm vụ 
Luận án có 4 nhiệm vụ chủ yếu sau đây: Hệ thống hoá cơ sở lý 

luận của việc chuyển dịch CCKT nông nghiệp theo hướng sản xuất 
hàng hóa; khái quát những kinh nghiệm của Việt Nam về chuyển 
dịch CCKT nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; đánh giá 
thực trạng chuyển dịch CCKT nông nghiệp theo hướng sản xuất 
hàng hóa ở tỉnh Salavan trong những năm qua, chỉ ra những khó 
khăn, mâu thuẫn cần khắc phục; đề xuất giải pháp đẩy nhanh việc 
chuyển dịch CCKT nông nghiệp của tỉnh Salavan theo hướng sản 
xuất hàng hóa.   
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3. Phương pháp nghiên cứu của luận án 
Luận án lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử 

làm phương pháp luận nghiên cứu, sử dụng các phương pháp cụ 
thể như: chi tiết hóa, phân tổ, phân tích, tổng hợp, dự báo... Nghiên 
cứu sinh trực tiếp điều tra 200 hộ nông dân thuộc 3 huyện của tỉnh 
Salavan là Laongam, Kh«ngxª®«n, T¹«i. 

4. Phạm vi nghiên cứu của luận án: Luận án nghiên cứu quá 
trình chuyển dịch cơ cấu theo ngành kinh tế trong nông nghiệp 
theo hướng sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Salavan; thời gian 
thu thập số liệu nghiên cứu phân tích từ năm 2001 đến năm 2007 
và dự báo đến năm 2015; về nội dung: luận án tập trung vào 
nghiên cứu quá trình chuyển dịch CCKT theo ngành nông nghiệp 
theo hướng sản xuất hàng hóa ở tỉnh Salavan. Trong đó, chủ yếu 
là cơ cấu theo ngành nông nghiệp theo nghĩa hẹp (trồng trọt và 
chăn nuôi). 

5. Đóng góp mới về mặt khoa học: Hệ thống hóa và góp phần 
làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về quá trình chuyển 
dịch CCKT nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; đánh giá 
rõ những thành quả, hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến 
chuyển dịch CCKT nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở 
tỉnh Salavan; đề xuất những giải pháp chủ yếu để thúc đẩy chuyển 
dịch CCKT nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở tỉnh 
Salavan.  

6. ý nghĩa thực tiễn của luận án 

Những kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu 
tham khảo để xây dựng chủ trương, giải pháp thúc đẩy chuyển 
dịch CCKT nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở nước 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.  

7. Kết cấu của luận án 
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án gồm tổng quan tình 

hình nghiên cứu, 3 chương, 10 tiết, danh mục tài liệu tham khảo và 
phụ lục. 
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Tổng quan tình hình nghiên cứu  
liên quan đến đề tài 

Các công trình, đề tài nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án 
Lý thuyết CCKT đã được nghiên cứu rất sớm, nhưng mãi đến 

năm 1970 nó mới trở thành đối tượng nghiên cứu quan trọng, hấp 
dẫn đối với nhiều nhà nghiên cứu kinh tế học và được sự quan tâm 
đặc biệt của những nhà lãnh đạo.   

ở Việt Nam, trong những thập kỷ gần đây, vấn đề chuyển dịch 
CCKT nông nghiệp đã được nhiều nhà nghiên cứu kinh tế của Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế quốc 
dân; Trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội, Viện nghiên cứu 
Quản lý Trung ương, Viện Khoa học xã hội Việt Nam;… nghiên 
cứu cả về lý luận và thực tiễn. ở Việt Nam, đã có nhiều công trình 
khoa học với nhiều cấp độ khác nhau, nhiều sách về CCKT, chuyển 
dịch CCKT nông nghiệp được xuất bản. Ví dụ: Các đề tài cấp Nhà 
nước, cấp Bộ do PGS, TS Chu Hữu Quý (1997), GS, TS Ngô Đình 
Giao (1984), TS Nguyễn Từ làm chủ nhiệm (1996). Một số sách 
chuyên khảo về chủ đề này do các nhà khoa học biên soạn như GS, 
TSKH Lương Xuân Quỳ (1986), GS, TSKH Lê Đình Thắng (1996), 
GS, TSKH Lê Du Phong, (2000), GS, TS Đỗ Hoài Nam (1996), 
PGS, TS Nguyễn Đình Long (1996)... Một số nghiên cứu sinh và 
học viên cao học của Việt Nam cũng đã lấy đề tài chuyển dịch 
CCKT nông nghiệp làm chủ đề nghiên cứu của luận án, luận văn 
như Nguyễn Văn Phát (2004), Nguyễn Võ Định (2003). Một số 
nghiên cứu sinh, học viên cao học của Lào như Khăm Pao (1993), 
Hum Pheng Xay Nha Sin (2001) cũng đã nghiên cứu về chủ đề 
chuyển dịch CCKT nông nghiệp. 

Nhiều tổng luận, khảo luận, bài viết và phát biểu tại các hội 
thảo khoa học, các nghị quyết của Đảng cộng sản Việt Nam 
cũng như của ĐNDCM Lào đề cập đến nhiều mặt khác nhau của 
vấn đề chuyển dịch CCKT và CCKT nông nghiệp. Các công 
trình trên đều khẳng định: Vai trò của chuyển dịch CCKT nông 
nghiệp là rất quan trọng và cần thiết phải tập trung lãnh đạo, chỉ 
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đạo; chuyển dịch CCKT nông nghiệp vừa là giải pháp thực hiện, 
vừa là bộ phận cấu thành chiến lược CNH, HĐH đất nước; 
chuyển dịch CCKT nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá là 
tất yếu khách quan nhằm chuyển nền kinh tế nông nghiệp, sản 
xuất nhỏ tự túc, tự cấp thành nền kinh tế nông nghiệp, sản xuất 
hàng hóa, đa dạng, hiện đại và phát triển bền vững; xác định các 
nhóm nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch CCKT nông nghiệp. 
Tác động của mỗi nhóm nhân tố thay đổi tuỳ thuộc theo thời kỳ, 
cơ chế kinh tế và chế độ chính trị xã hội; chỉ ra sự gắn kết giữa 
chuyển dịch CCKT nông nghiệp với quá trình CNH, HĐH đất 
nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường và bối cảnh kinh tế 
thế giới đang diễn ra mạnh mẽ xu hướng toàn cầu hoá, hội nhập 
kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế tri thức.  

Những vấn đề còn tồn tại trong các công trình, đề tài nghiên cứu 
khoa học có liên quan đến đề tài luận án 

Luận án chỉ ra một số tồn tại trong những công trình mà nghiên cứu 
sinh đã nghiên cứu như: chưa phân tích thỏa đáng những thách thức, 
khó khăn mà những nước đang phát triển như Lào gặp phải trong quá 
trình chuyển dịch CCKT nông nghiệp gắn với hội nhập; chủ yếu mới 
phân tích kinh tế hộ nông dân ở khía cạnh kinh tế, những khía cạnh xã 
hội chưa được trình bày thỏa đáng; chưa trình bày nhiều việc sản xuất 
nông sản trong quan hệ giữa nông nghiệp với công nghiệp và thương 
mại - dịch vụ; chưa làm rõ chuỗi sản xuất và phân phối hàng nông sản; 
chưa trình bày thỏa đáng đặc điểm quan hệ cung - cầu hàng nông sản. 

Một số vấn đề cơ bản luận án cần tập trung nghiên cứu, giải 
quyết trong quá trình triển khai đề tài 

Luận án đã định hướng một số vấn đề cơ bản cần tập trung giải 
quyết như phân tích sự cần thiết của chuyển dịch CCKT nông nghiệp 
sang sản xuất hàng hóa; các chỉ tiêu đánh giá chuyển dịch CCKT theo 
hướng sản xuất hàng hóa; làm rõ kinh nghiệm của Việt Nam có giá trị 
tham khảo đối với Lào... Đánh giá những tiến bộ, yếu kém của chuyển 
dịch CCKT theo hướng sản xuất hàng hóa và nguyên nhân; nêu những 
quan điểm và các giải pháp cụ thể để thúc đẩy nhanh việc chuyển dịch 
CCKT nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa của tỉnh Salavan. 
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Chương 1 

Những căn cứ lý luận và kinh nghiệm của Việt Nam 
về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo 

hướng sản xuất hàng hóa có ý nghĩa với tỉnh 
salavan, nước cộng hòa Dân chủ nhân dân lào 
 

1.1. Khái niệm, nội dung cơ cấu kinh tế nông nghiệp và 
chỉ tiêu đánh giá chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 
theo hướng sản xuất hàng hóa 

1.1.1. Khái niệm, nội dung và đặc trưng của cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp 

1.1.1.1. Khái niệm cơ cấu kinh tế nông nghiệp: Cơ cấu kinh tế 
(CCKT) là tổng thể các bộ phận hợp thành của nền kinh tế và mối 
quan hệ giữa chúng trong thời gian nhất định. Các bộ phận đó của 
nền kinh tế thường có quy mô, vị trí khác nhau trong tổng thể kinh 
tế nhưng giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong tổng 
thể. Còn CCKT nông nghiệp là tổng thể các bộ phận hợp thành của 
ngành nông nghiệp với quy mô vị trí và mối quan hệ tỷ lệ tương đối 
ổn định hợp thành trong một thời kỳ nhất định. 

1.1.1.2. Nội dung của cơ cấu kinh tế nông nghiệp: Thông 
thường có thể xem xét CCKT nông nghiệp ở 3 nội dung chủ yếu là 
cơ cấu các ngành; cơ cấu theo vùng lãnh thổ và các thành phần 
kinh tế trong nông nghiệp. Giữa các nội dung đó có quan hệ chặt 
chẽ với nhau. 

1.1.1.3. Đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông nghiệp: Luận án 
cho rằng, CCKT nông nghiệp có những đặc trưng riêng khác với 
các ngành kinh tế khác như phụ thuộc lớn vào điều kiện tự nhiên; 
chuyển dịch theo xu hướng sản xuất hàng hóa; có quan hệ chặt chẽ 
với CCKT nông thôn v.v.. 

1.1.2. Sản xuất hàng hóa và nội dung của chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa 

1.1.2.1. Sản xuất hàng hóa: Có thể hiểu sản xuất hàng hóa là 
một kiểu tổ chức kinh tế xã hội, là sản xuất ra sản phẩm để bán; 
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sản xuất hàng hóa ra đời gắn liền với phân công lao động xã hội và 
sự độc lập, quyền tự chủ của người sản xuất hàng hóa. Các quy 
luật kinh tế và cơ chế thị trường sẽ điều tiết nền kinh tế hàng hóa 
nhưng không thể bỏ qua vai trò quản lý, điều tiết của Nhà nước. 

1.1.2.2. Nội dung của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 
theo hướng sản xuất hàng hóa 

Nội dung chuyển dịch CCKT nông nghiệp theo hướng sản xuất 
hàng hóa rất phong phú, bao gồm cả việc thay đổi cơ cấu, các cây 
trồng, vật nuôi, ngành nghề trong nông nghiệp; phát triển và tạo 
lập sự liên kết giữa các đơn vị sản xuất hàng hóa, hình thành các 
vùng nông nghiệp chuyên môn hóa trên cơ sở nhu cầu của thị 
trường và lợi thế. 

1.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá quá trình chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa 

Để phân tích, đánh giá quá trình chuyển dịch CCKT nông 
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, cần sử dụng 2 nhóm 
chỉ tiêu: 

1.1.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá sự vận động của cơ cấu kinh 
tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa: Thường dùng các 
chỉ tiêu như cơ cấu giá trị sản phẩm hàng hóa, cơ cấu giá trị gia 
tăng, cơ cấu diện tích gieo trồng, cơ cấu đàn gia súc..., đồng thời 
phân tích cơ cấu sử dụng các nguồn lực cho các cây trồng vật nuôi 
hay cho các vùng, các thành phần kinh tế như: cơ cấu vốn đầu tư, 
cơ cấu sử dụng đất đai. 

 1.1.3.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả và tính hợp lý của 
sự vận động của cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản 
xuất hàng hóa: Có thể sử dụng 3 nhóm chỉ tiêu để phản ánh hiệu 
quả mang lại như chỉ tiêu hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và tác 
động môi trường. 

1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa 

Mục đích cơ bản của việc nghiên cứu các nhân tố ảnh 
hưởng đến CCKT nông nghiệp là xác định căn cứ để hoạch 
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định và chỉ đạo thực hiện CCKT, giảm thiểu khuyết điểm chủ 
quan, duy ý chí. 

Có nhiều cách phân loại, tiếp cận các nhân tố ảnh hưởng đến 
chuyển dịch CCKT. Luận án chia thành 2 nhóm nhân tố là: 

1.2.1. Nhóm nhân tố tự nhiên: Bao gồm: vị trí địa lý; địa hình; 
khí hậu, thủy văn; đất đai v.v.. 

1.2.2. Nhóm nhân tố kinh tế - xã hội: Bao gồm: thị trường 
trong và ngoài quốc gia; lao động; vốn đầu tư; tiến bộ khoa học, 
công nghệ; trình độ tổ chức sản xuất trong nông nghiệp; vai trò 
quản lý kinh tế của Nhà nước, thể chế kinh tế v.v.. 

Luận án phân tích chi tiết ảnh hưởng của các nhân tố đã nêu 
trên đến CCKT nông nghiệp và cho rằng, các nhân tố đó có quan 
hệ chặt chẽ với nhau, có sự tác động đan xen giữa các nhân tố của 
từng quốc gia và quốc tế. 

1.3. Đặc điểm chủ yếu của quan hệ cung, cầu nông sản và 
những vấn đề đặt ra cần phải giải quyết trong chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất 
hàng hóa 

Sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa nông sản có những đặc 
điểm riêng. Do đó, nghiên cứu đặc điểm quan hệ cung cầu nông 
sản có ý nghĩa lớn trong tác động chính sách và giải pháp. 

1.3.1. Đặc điểm về cầu: Nông sản bao gồm rất nhiều loại; cầu 
nông sản thường mang tính tập trung và ngày càng được tiêu 
chuẩn hóa; có sự thay thế lẫn nhau trên một mức độ nhất định về 
cầu các loại nông sản; trong điều kiện mở cửa và hội nhập kinh tế 
quốc tế, cầu nông sản của mỗi quốc gia được mở rộng cả thị 
trường trong nước và quốc tế. 

1.3.2. Đặc điểm về cung: Cung nông sản mang tính chất thời 
vụ; nông sản là sản phẩm tươi sống; nông sản được sản xuất trên 
một không gian rất rộng, phân tán ở nhiều vùng kinh tế, sinh thái 
rất khác nhau; tính đồng nhất của sản phẩm rất khó thực hiện do 
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đặc điểm của sản xuất nông nghiệp gắn liền với các điều kiện tự 
nhiên; cung nông sản trong điều kiện đẩy nhanh công nghiệp hóa 
hiện đại hóa, vận hành theo cơ chế thị trường tạo ra nguy cơ lạm 
dụng hóa chất, chất kích thích tăng trưởng, sử dụng các chất bảo 
quản độc hại… làm cho chất lượng nông sản giảm xuống, không 
đảm bảo yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm; cung nông nghiệp 
phụ thuộc lớn vào điều kiện tự nhiên; cung nông sản trong điều 
kiện hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ gồm những nông sản sản 
xuất trong phạm vi quốc gia mà còn gồm nông sản nhập khẩu từ 
nước ngoài v.v.. 

1.4. Những kinh nghiệm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa của Việt Nam 
có giá trị tham khảo cho nước Cộng hòa Dân chủ nhân 
dân Lào 

Luận án đã phân tích khái quát những thành tựu to lớn của 
Việt Nam trong chuyển dịch CCKT nông nghiệp theo hướng sản 
xuất hàng hóa, chỉ ra những hạn chế, những vấn đề phát sinh cần 
giải quyết. Nêu lên 8 bài học cho Lào và tỉnh Salavan là: (1) 
Trong điều kiện có điểm xuất là nông nghiệp thì việc xác định 
đúng vai trò của nông nghiệp và có chính sách phù hợp trong 
chiến lược và CCKT trong thời kỳ là rất quan trọng; (2) Phải kết 
hợp chặt chẽ giữa phát triển nông nghiệp với nông thôn, nông 
dân; (3) Giải quyết tốt thị trường tiêu thụ nông sản có vai trò rất 
quan trọng; (4) Hình thành và phát triển các chủ thể kinh doanh 
nông nghiệp hàng hóa; (5) Tạo lập các điều kiện cho phát triển 
nông nghiệp hàng hóa; (6) Trong điều kiện hội nhập quốc tế, 
xuất hiện những cơ hội và thách thức. Vì thế, cần có những chính 
sách, giải pháp phù hợp để tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức; 
(7) Phải nâng cao khả năng cạnh tranh của nông nghiệp; (8) Nhà 
nước có vai trò rất quan trọng trong chuyển dịch CCKT nông 
nghiệp sang sản xuất hàng hóa. 
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Chương 2 

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế  
nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa  

ở tỉnh Salavan, nước Cộng hòa dân chủ  
nhân dân Lào 

 
2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của nước Cộng hòa 

dân chủ nhân dân Lào và của tỉnh Salavan ảnh hưởng đến 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản 
xuất hàng hóa   

2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của nước Cộng hòa 
Dân chủ nhân dân Lào: Luận án đã trình bày khái quát những 
điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của nước CHDCND Lào ảnh 
hưởng đến chuyển dịch CCKT nông nghiệp của Lào như khí hậu, 
thời tiết, đất đai, địa hình, tài nguyên nước, dân số, lao động, dân 
tộc, thu chi ngân sách, kết cấu hạ tầng v.v.. 

2.1.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Salavan  
Luận án đã trình bày khái quát những điều kiện tự nhiên, kinh 

tế, xã hội của tỉnh Salavan.  

Sau khi phân tích những điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội nước 
CHDCND Lào nói chung và của tỉnh Salavan ảnh hưởng đến 
chuyển dịch CCKT nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và 
nêu ra khó khăn, hạn chế việc chuyển dịch CCKT nông nghiệp của 
tỉnh Salavan theo hướng sản xuất hàng hóa. Về những khó khăn, 
luận án chỉ ra những nét cơ bản là: có lượng mưa phân bố không 
đều, thường gây ra lụt lội, sâu bệnh, hạn hán, địa hình phức tạp bị 
chia cắt, đồi núi; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như giao 
thông, điện, thủy lợi chưa phát triển v.v..; đa số dân cư và lao động 
đều tập trung ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Đến năm 2007, 
trên địa bàn tỉnh vẫn còn 74% lao động nông nghiệp, chỉ có 6,2% 
lao động công nghiệp và 19,8% lao động thương mại - dịch vụ. 
Thu ngân sách của Lào và của tỉnh Salavan còn thấp. Thu nhập 
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bình quân một người dân của tỉnh mới đạt 518 USD. Chi ngân 
sách trên địa bàn tỉnh được tài trợ một phần lớn từ ngân sách của 
Nhà nước Trung ương Lào. Các đơn vị kinh tế trong ngành nông 
nghiệp của tỉnh có quy mô nhỏ, năng lực yếu kém lại thiếu sự liên 
kết, hợp tác trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trình độ dân trí, 
tư duy sản xuất nông nghiệp hàng hóa còn thấp. Thậm chí một số 
bộ tộc còn giữ nhiều phong tục, tập quán lạc hậu như: mê tín dị 
đoan, du canh, du cư, nặng về khai thác tự nhiên... gây khó khăn 
cho việc phát triển khoa học và công nghệ, sản xuất nông nghiệp 
hàng hóa theo nhu cầu của thị trường. 

2.2. Khái quát về chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước 
lào và tỉnh salavan 

- Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của Lào: luận án đã 
phân tích khái quát quá trình chuyển dịch các ngành kinh tế của 
Lào. Từ năm 1990-2007, cơ cấu 3 nhóm ngành nông nghiệp, công 
nghiệp và dịch vụ của Lào chuyển dịch như sau: 

Cơ cấu GDP các ngành kinh tế của Lào, thời kỳ 1990-2007 
(giá cố định 1990) 

Đơn vị tính: % 
Chỉ tiêu 1990 1995 1996 1999 2003 2004 2005 2006 2007

Nông nghiệp  61,2 55,2 52,9 50,3 47,0 45,0 42,9 40,9 38,6

Công nghiệp 14,5 19,1 21,1 22,1 26,8 28,8 31,1 33,1 35,7

Dịch vụ  24,3 25,7 26,0 27,6 26,0 26,2 26,0 26,0 25,7

Qua phân tích thấy rõ, trong những năm qua cơ cấu các ngành 
kinh tế của Lào đã chuyển dịch theo hướng tiến bộ. Tỷ lệ của 
ngành nông nghiệp trong cơ cấu GDP có xu hướng giảm từ 61,2% 
(1990) còn 38,6% (2007). Còn ngành công nghiệp, trong thời gian 
trên, tăng từ 14,5% lên 35,7%. Còn ngành dịch vụ của Lào tuy có 
tăng lên từ tỷ lệ 24,3% (1990) - 25,7% (2007) nhưng không ổn 
định. Cùng với việc chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế thì Lào 
cũng thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu các thành phần kinh tế và 
xúc tiến việc phát triển kinh tế theo lãnh thổ gắn với lợi thế của 
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từng vùng. Trong ngành nông nghiệp của Lào, cơ cấu cũng có 
những bước chuyển dịch theo hướng tiến bộ, ngành trồng trọt gắn 
liền với thế mạnh của Lào có tỷ suất hàng hóa cao (như trồng cây 
công nghiệp, cây ăn quả) có xu hướng tăng lên. Năm 1995 ngành 
trồng trọt chiếm 47,6% giá trị sản xuất đến năm 2007 tăng lên 
54,7% giá trị sản xuất nông nghiệp của Lào. Còn ngành chăn nuôi 
(bao gồm cả thủy sản) tỷ trọng giao động từ 34-39,5% giá trị sản 
lượng nông nghiệp. Còn ngành lâm nghiệp có xu hướng giảm 
xuống do chủ trương giảm xuất khẩu gỗ nguyên liệu của Lào và 
kinh doanh của ngành lâm nghiệp còn đơn điệu nên tỷ lệ của 
ngành lâm nghiệp từ 12,9% (1995) giảm xuống còn 8,4% (2007). 
Một số nông sản của Lào đã có quy mô hàng hóa - kể cả hàng hóa 
cho xuất khẩu tăng lên trong năm đổi mới. Hai mặt hàng mà Lào 
có lợi thế là cafe và gỗ đều có mức tăng trưởng xuất khẩu cao. Ví 
dụ, năm 1995 Lào mới xuất khẩu 8.856 tấn cafe thì đến năm 2007 
đạt 25.000 tấn, tăng khoảng 3 lần. Đặc biệt cơ cấu gỗ xuất khẩu 
của Lào theo hướng tiến bộ. Xuất khẩu gỗ tròn 44.000m3 (1995) 
giảm xuống còn 10.000m3 năm 2007. Ngược lại xuất khẩu gỗ xẻ 
trong thời gian trên tăng từ 126.000m3 lên 2.623.000m3. 

- Chuyển dịch CCKT của tỉnh Salavan. Trong những năm gần 
đây, cơ cấu các ngành kinh tế của tỉnh Salavan cũng đã chuyển 
dịch theo hướng tiến bộ. Tỷ lệ của ngành nông nghiệp trong cơ cấu 
các ngành của tỉnh giảm từ 69% (2001) còn 58,25% (2007). Cũng 
trong thời gian trên tỷ lệ công nghiệp và xây dựng tăng từ 12% 
(2001) lên 17,3% (2007). Còn ngành dịch vụ, tuy chiếm tỷ trọng 
nhỏ trong cơ cấu các ngành của tỉnh nhưng có xu hướng tăng lên, 
từ 19% (2001) lên 24,31% (2007). Tuy vậy, so với cả nước Lào thì 
tỷ lệ của công nghiệp, dịch vụ trong CCKT của tỉnh còn thấp. Ví 
dụ, năm 2007 tỷ lệ của ngành nông nghiệp tỉnh chiếm tới 58,25% 
thì của cả nước Lào chỉ 38,6%; hai chỉ tiêu tương ứng của ngành 
công nghiệp là 17,43% và 35,7%. Còn ngành dịch vụ là 24,31% và 
25,7%. Tỉnh Salavan cũng đã thực hiện sự thay đổi cơ bản trong cơ 
cấu các thành phần kinh tế và bước đầu phân vùng, quy hoạch, 
thực hiện phát triển kinh tế theo lãnh thổ. Tuy vậy, những hạn chế 
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nổi bật trong chuyển dịch CCKT của tỉnh Salavan là tỷ lệ của công 
nghiệp và dịch vụ còn thấp, tăng trưởng chậm; quy mô của công 
nghiệp và dịch vụ nhỏ, chưa tác động tích cực cho sản xuất, xuất 
khẩu của tỉnh (gỗ, cafe...) vẫn chủ yếu là sản phẩm thô hoặc sơ chế 
một cách đơn giản nên giá trị gia tăng thấp. 

2.3. thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 
theo hướng sản xuất hàng hóa của tỉnh Salavan  

2.3.1. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành 
nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa  

2.3.1.1. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt theo 
hướng sản xuất hàng hóa  

Luận án đã lần lượt phân tích chuyển dịch cơ cấu nhóm cây 
lương thực, cây công nghiệp, cây rau đậu của tỉnh Salavan từ năm 
2001-2007 và rút ra một số nhận xét, đánh giá chủ yếu là: lúa là 
cây trồng chủ yếu trong nhóm cây lương thực của tỉnh. Tỷ trọng 
tổng diện tích cây trồng của lúa trong năm 2001 chiếm 78,68%, 
đến năm 2007 giảm xuống còn 59,86%. Đặc biệt cây sắn có diện 
tích tăng lên với tốc độ rất nhanh. Từ năm 2001-2007 diện tích sắn 
tăng hơn 10 lần (từ 456 ha lên 5.300 ha năm 2007). Còn các cây 
lương thực khác có sự tăng giảm thất thường. Trong nội bộ cây 
lúa, cơ cấu mùa vụ cũng có sự thay đổi đáng kể, diện tích lúa 
chiêm có xu hướng giảm xuống, lúa trồng cạn có năng suất thấp, 
canh tác ở vùng đồi, có độ dốc cao gây xói mòn đất rất lớn nên 
diện tích không ngừng giảm xuống. Năm 2001, diện tích lúa cạn 
chiếm 10,82% tổng diện tích lúa thì đến năm 2007 chỉ còn 5,73%. 
Đối với nhóm cây rau đậu, diện tích nhiều loại cây trồng cũng có 
xu hướng tăng lên tuy không ổn định. Cây công nghiệp là thế 
mạnh của tỉnh Salavan và của nước CHDCND Lào. Một số cây 
công nghiệp chủ yếu như cafe, lạc có diện tích và sản lượng tăng 
liên tục từ năm 2001-2007. Năm 2007 so với 2001 diện tích cafe 
tăng 69,2%, sản lượng tăng 92% còn cây lạc, trong thời gian trên 
diện tích tăng 64,1%, sản lượng tăng 35,1%. Cùng với việc thay 
đổi cơ cấu diện tích gieo trồng thì cơ cấu giá trị sản lượng của 
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ngành trồng trọt cũng có những thay đổi theo hướng sản xuất hàng 
hóa. Trong tổng giá trị sản lượng những cây trồng chủ yếu của tỉnh 
Salavan thì tỷ lệ của cây lúa giảm từ 63,04% (năm 2001) xuống 
còn 42,79% (năm 2007). Một số cây trồng phi lương thực có giá 
trị sản lượng không ngừng tăng lên. Ví dụ, cafe trong thời gian 
trên tăng từ 8,67% lên 17,44%, cây bông từ 0,38% lên 0,71%. 
Ngành trồng trọt cũng đã bước đầu sản xuất theo lợi thế của từng 
vùng. Ví dụ, lúa được trồng tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng 
có nguồn nước tưới tiêu chủ động, cafe được trồng ở vùng đất 
bazan có tầng lớp canh tác dầy. Hầu hết cây trồng chủ yếu ở tỉnh 
Salavan cũng không ngừng tăng lên, các cây trồng có tỷ suất hàng 
hóa cao, có thị trường đều tăng lên. 

2.3.1.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành chăn nuôi theo 
hướng sản xuất hàng hóa 

Từ năm 2001-2007 hầu hết các loại gia súc, gia cầm đều có tốc 
độ tăng trưởng rất nhanh. Trong thời gian trên số lượng trâu, bò 
tăng lên gần 1,5 lần - từ hơn 140 ngàn con tăng lên hơn 215 ngàn 
con năm 2007. Đàn lợn tăng hơn 2 lần, còn đàn gia cầm tăng hơn 
5 lần (từ 641.930 con lên 3.100.395 con). Giá trị sản lượng của gia 
súc, gia cầm cũng có mức tăng trưởng khá cao. Nếu như năm 
2001, giá trị sản lượng gia súc, gia cầm mới đạt 210,288 tỷ kíp thì 
đến năm 2007 đạt 467,759 tỷ kíp, tăng 124,44%. Mặc dầu là tỉnh 
có rất ít ao hồ mặt nước nhưng những năm qua nông dân của tỉnh 
đã cố gắng mở rộng chăn nuôi thủy sản bằng rất nhiều hình thức 
như nuôi cá ở suối, ao hồ, đập và xuất hiện hình thức nuôi cá mới 
và nuôi trong lồng bè. Quy mô và tỷ suất hàng hóa chăn nuôi tăng. 

2.3.1.3. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lâm nghiệp theo 
hướng sản hàng hóa 

Tỉnh Salavan nói riêng và nước Lào nói chung có diện tích rừng 
lớn và có lợi thế về phát triển lâm nghiệp. Năm 2007, chỉ riêng 
rừng già của tỉnh đã đạt 707.400 ha. Diện tích các loại rừng của 
tỉnh chiếm 46% diện tích tự nhiên. Nhưng trước đây do thiếu 
lương thực và sự cấm đoán trong lưu thông lương thực nên cả nước 
Lào trong đó có tỉnh Salavan sản xuất lương thực bằng du canh, du 
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cư, mỗi năm tàn phá khoảng 15-20 vạn ha rừng. Lâm sản - nhất là 
gỗ trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh Salavan. Tuy 
nhiên, cơ cấu xuất khẩu gỗ bước đầu có sự thay đổi theo hướng 
tiến bộ. Tỷ lệ xuất khẩu gỗ tròn có xu hướng giảm xuống. Tỷ lệ 
xuất khẩu gỗ xẻ có sơ chế tăng lên. Trên địa bàn tỉnh đã khoanh 
vùng những khu rừng bảo tồn, rừng đầu nguồn để có phương thức 
bảo vệ tốt hơn. Diện tích rừng trồng (rừng nhân tạo) cũng có xu 
hướng tăng lên. Nếu như năm 2001, cả tỉnh mới trồng được 991 ha 
thì đến năm 2007 đã trồng được 2.116 ha. 

Cùng với sự chuyển dịch theo ngành nghề, sản phẩm của ngành 
nông nghiệp như đã nêu trên thì việc chuyển dịch cơ cấu nông 
nghiệp theo vùng lãnh thổ và theo thành phần kinh tế cũng có 
những thay đổi đáng kể, hỗ trợ tích cực cho việc chuyển dịch theo 
ngành nghề, sản phẩm của tỉnh.  

2.3.2. Đánh giá chung về thực trạng chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa 

Trên cơ sở phân tích thực trạng chuyển dịch CCKT nông nghiệp 
của tỉnh Salavan theo hướng sản xuất hàng hóa có thể rút ra ưu 
điểm, tiến bộ cũng như yếu kém nổi bật sau đây. 

2.3.2.1. Những ưu điểm, tiến bộ: Luận án đã chỉ ra những ưu 
điểm, tiến bộ: cơ cấu 3 nhóm ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp, 
thủy sản và nội bộ từng ngành đã chuyển dịch theo hướng tiến bộ. 
CCKT nông nghiệp đã và đang có sự chuyển dịch tích cực dưới 
tác động của các chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế - xã 
hội của tỉnh Salavan. Cơ cấu các loại hàng nông sản hàng hóa 
phát triển ngày càng đa dạng. Về quy mô và tốc độ chuyển dịch cơ 
cấu theo hướng sản xuất hàng hóa có những chuyển biến tích cực. 
Trình độ sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp của tỉnh từng bước tăng 
lên (nhiều loại nông sản của tỉnh không những chỉ cung cấp cho thị 
trường trong nước mà đã được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. 
Sản xuất nông sản hàng hóa đã tiến bộ theo hướng thâm canh, 

nâng cao trình độ khoa học, công nghệ). ở một số loại nông sản đã 
bước đầu hình thành các chuỗi sản xuất, phân phối ổn định. Việc 
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chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của tỉnh sang sản xuất hàng hóa 
không chỉ góp phần thay đổi tư duy, cách làm nông nghiệp của 
nhân dân và cách chỉ đạo của Nhà nước mà có những lợi ích kinh 
tế - xã hội thiết thực (mức độ, hiệu quả huy động các lợi thế, 
nguồn lực tăng lên; đã bước đầu hình thành những vùng nông sản 
tập trung và các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng kinh tế 
sinh thái); không những thay đổi đáng kể trong cơ cấu các cây 
trồng, vật nuôi mà còn tạo ra sự tăng trưởng đáng kể về tốc độ tăng 
trưởng hàng hóa nông sản. Việc chuyển dịch theo hướng sản xuất 
hàng hóa góp phần thiết thực trong việc huy động nguồn lực, tạo 
thêm việc làm, nâng cao đời sống của nông dân. Nhà nước Lào và 
tỉnh Salavan thực hiện nhiều chính sách, giải pháp nhằm thúc đẩy 
chuyển dịch CCKT nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.  

Luận án đã nêu lên các nguyên nhân của những ưu điểm, tiến 
bộ trên. 

2.3.2.2. Những hạn chế, yếu kém chủ yếu 
Luận án đã chỉ ra những yếu kém, hạn chế sau đây: Quy mô 

sản xuất hàng hóa còn nhỏ, phân tán. Tỷ suất nông sản hàng hóa 
và quy mô nông sản hàng hóa còn rất nhỏ bé. Khả năng cạnh tranh 
của nông sản hàng hóa thấp. Việc sản xuất hàng hóa trong quan hệ 
gắn kết giữa nông nghiệp với bảo quản, chế biến và tiêu thụ còn sơ 
khai. Nông sản của tỉnh được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài 
còn ít. Việc sản xuất nông sản hàng hóa vẫn chủ yếu nặng về khai 
thác tự nhiên, mức đầu tư vốn, nhất là trình độ khoa học và công 
nghệ còn thấp. Ngoại trừ mặt hàng sắn được chế biến và tiêu thụ 
tinh bột cùng với cà phê, gỗ bán ra nước ngoài, còn lại mặt hàng 
khác chỉ tiêu thụ ở trong tỉnh và trong nước dưới dạng sản phẩm 
tươi sống hoặc sơ chế nên tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch cao và giá trị 
thu nhập thấp. Do trình độ và hiệu quả chuyển dịch cơ cấu nông 
nghiệp sang sản xuất hàng hóa của tỉnh còn thấp nên hiệu quả khai 
thác các nguồn lực, lợi thế của tỉnh cũng rất hạn chế.  

Luận án đã chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến những yếu kém trên. 
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Chương 3 

Định hướng và giải pháp chủ yếu thúc đẩy  
quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa  
ở tỉnh Salavan 

 

3.1. Những cơ hội và thách thức của nước Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Lào khi thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 

Tuy so với Việt Nam, mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của kinh 
tế Lào còn thấp hơn nhưng Lào đã tham gia khu vực mậu dịch tự 
do ASEAN; có quan hệ thương mại với 50 nước, ký kết hiệp định 
thương mại - đầu tư với 17 nước. Hội nhập kinh tế quốc tế của Lào 
tạo ra những cơ hội và thách thức cơ bản sau đây cho việc phát 
triển nông nghiệp của tỉnh Salavan theo hướng sản xuất hàng hóa. 

3.1.1. Những cơ hội chủ yếu  

Những cơ hội chủ yếu góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu 
cho hàng nông sản của tỉnh; tạo điều kiện để tiếp nhận thêm các 
nguồn lực từ nước ngoài; tạo ra sức ép để cải cách nền kinh tế và 
cách thức quản lý nhà nước đối với nông nghiệp; tạo ra sức ép để 
buộc phải nhanh chóng nâng cao cạnh tranh hàng nông sản của 
tỉnh; tăng cơ hội cho các đơn vị kinh doanh nông nghiệp trong sự 
lựa chọn các nhà cung ứng vật tư - dịch vụ. 

3.1.2. Những thách thức chủ yếu 

Mức độ cạnh tranh trong ngành nông nghiệp và toàn bộ ngành 
kinh tế của Lào, của tỉnh Salavan tăng lên; năng lực của nền kinh 
tế nói chung và của nông nghiệp nói riêng còn thấp kém; gia tăng 
tình trạng đầu tư của ngành nông nghiệp tỉnh vào sự biến động 
thường xuyên của thị trường quốc tế, năng lực của cán bộ quản lý 
và của nông dân còn thấp. 
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3.2. Quan điểm chủ yếu chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa của tỉnh 
Salavan  

Luận án đã nêu ra 5 quan điểm để định hướng cho chuyển 
dịch CCKT nông nghiệp của tỉnh theo hướng sản xuất hàng 
hóa cụ thể là: (1) Chuyển dịch CCKT nông nghiệp nhằm phát 
triển nền nông nghiệp hàng hóa trên cơ sở khai thác sức mạnh 
tổng hợp của các thành phần kinh tế. (2) Chuyển dịch CCKT 
nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa trên cơ sở nhu cầu 
của thị trường và lợi thế của tỉnh và của từng vùng. (3) Chuyển 
dịch CCKT nông nghiệp phải kết hợp chặt chẽ với quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. (4) Chuyển dịch 
CCKT nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa phải theo 
yêu cầu phát triển bền vững. Lựa chọn cơ cấu cây trồng vật 
nuôi hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thị trường; lựa chọn những 
mô hình sản xuất sạch. (5) Chuyển dịch CCKT nông nghiệp 
theo hướng sản xuất hàng hóa của tỉnh phải được thực hiện 
cùng với quá trình hoàn thiện thể chế phát triển nông nghiệp, 
nông thôn của Lào. 

3.3. Những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản 
xuất hàng hóa ở tỉnh Salavan 

Luận án đã phân tích hệ thống các giải pháp chủ yếu để chuyển 
dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng  sản xuất hàng hóa. Trong đó 
lưu ý rằng, việc thực hiện các giải pháp để chuyển dịch cơ cấu 
nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa của tỉnh Salavan trong 
thời gian tới gắn liền với vai trò của Nhà nước, trước hết là thực 
hiện đồng bộ một số chính sách; nâng cao năng lực quản lý nhà 
nước, nông thôn, chính quyền địa phương (tỉnh và huyện). Những 
giải pháp được trình bày là: 
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3.3.1. Khẩn trương phát triển thị trường và tổ chức tốt quá 
trình tiêu thụ nông sản 

Phát triển thị trường và tổ chức quá trình tiêu thụ nông sản của 
tỉnh gắn liền với việc thực hiện nhiều giải pháp cụ thể: Trước hết, 
phải mở rộng việc nghiên cứu thị trường, tiếp thị để sớm hình 
thành một hệ thống thị trường ổn định, tránh hiện tượng tranh 
mua, tranh bán, ép cấp, ép giá gây thiệt hại cho nông dân. Luận án 
cũng đi sâu phân tích những vấn đề cần giải quyết đối với thị 
trường trong nước và thị trường quốc tế của nông sản. Trên cơ sở 
phân tích trình độ, đặc điểm của từng loại hàng nông sản, luận án 
đã khuyến nghị sử dụng các kênh phân phối phù hợp cho việc tiêu 
thụ nông sản trong nước và tiêu thụ nông sản ở nước ngoài. 

3.3.2. Tăng cường các giải pháp kinh tế, tổ chức sản xuất, 
nâng cao trình độ thâm canh trong sản xuất nông nghiệp 

Trước hết tỉnh phải sớm xây dựng quy hoạch phát triển nông 
nghiệp gắn liền với quy hoạch phát triển nông thôn. Để tiến hành xây 
dựng quy hoạch và chỉ đạo thực hiện quy hoạch của tỉnh, luận án đã 
đưa ra những nội dung công tác cần phải thực hiện là: xác định rõ các 
sản phẩm chủ lực, các vùng nông nghiệp trọng điểm và các doanh 
nghiệp làm trung tâm liên kết; dự báo chính xác và dài hạn hơn nhu 
cầu của các loại nông sản của thị trường trong và ngoài nước và các 
dự báo về vốn, tiến bộ công nghệ v.v...; điều tra mới và phúc tra toàn 
bộ những điều kiện tự nhiên (như đất đai, nguồn nước, tài nguyên 
rừng...) các điều kiện kinh tế – xã hội (như nguồn lao động, kết cấu 
hạ tầng, vốn đầu tư, tâm lý, tập quán dân tộc...); điều chỉnh hệ thống 
định mức kinh tế – kỹ thuật cho phù hợp với tình hình mới; xây dựng 
khung khổ luật pháp cho hoạt động này như qui định rõ trách nhiệm 
của cơ quan, cá nhân  trong việc hoạch định, phê duyệt, điều chỉnh 
qui hoạch, tránh tình trạng mỗi nhiệm kỳ bộ máy hay lãnh đạo lại lựa 
chọn, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi một cách chủ quan. 

Trong thời gian tới, các vùng của tỉnh nên lựa chọn, bố trí các 
nhóm cây trồng, vật nuôi gắn với đặc điểm, lợi thế của từng vùng 
và nhu cầu thị trường. 
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Luận án đã căn cứ vào những dự báo của Sở Kế hoạch - Đầu tư 
tỉnh Salavan cùng với sự nghiên cứu của bản thân, đưa ra dự báo về 
quy mô phát triển của những cây trồng, vật nuôi chủ yếu của tỉnh 
đến năm 2015. Đồng thời, tăng cường đầu tư ứng dụng khoa học, 
công nghệ mới vào sản xuất. Luận án đã khuyến nghị những giải 
pháp về giống cây trồng, vật nuôi, về mô hình tổ chức hệ thống 
thủy nông. Để chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp sang sản xuất hàng 
hóa bền vững và có hiệu quả cũng cần phải áp dụng công nghệ 
mới trong bảo quản và chế biến nông sản. 

3.3.3. Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông 
nghiệp, nông thôn 

Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp là cản trở lớn của tỉnh 
trong việc chuyển dịch nhanh nông nghiệp theo hướng sản xuất 
hàng hóa. Luận án nêu lên yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực 
trong nông nghiệp theo hướng ưu tiên nhóm cán bộ quản lý 
nông nghiệp của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và đào 
tạo đội ngũ lao động trực tiếp hoạt động sản xuất nông nghiệp. 
Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, luận án đã nêu ra yêu cầu về 
số lượng cần phải đào tạo cho các cấp trong bộ máy quản lý nhà 
nước về nông nghiệp của tỉnh. Đối với nông dân, luận án cho 
rằng phải ưu tiên phát triển giáo dục nông thôn để nâng cao dân 
trí. Đồng thời, phải phân loại nông dân theo độ tuổi và yêu cầu 
nghề nghiệp để có hình thức, chương trình đào tạo phù hợp, tránh 
dập khuôn máy móc. 

3.3.4. Phát triển kinh tế hộ nông dân, tạo lập quan hệ giữa 
các hộ nông dân và giữa các hộ với các doanh nghiệp  

Luận án cho rằng, hiện nay và lâu dài, kinh tế hộ nông dân vẫn là 
chủ thể chính trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Salavan. Do đó, 
phải tập trung nâng cao năng lực toàn diện kinh tế hộ nông dân. Luận 
án đã nêu lên những giải pháp về chuyển dịch cơ cấu kinh doanh của 
các hộ nông dân; tuyên truyền những chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước đến từng hộ; phát triển văn hóa, giáo dục đến từng 
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hộ tạo nền tảng cho hộ thay đổi tư duy, năng lực nội sinh; tăng cường 
hoạt động y tế, bảo vệ sức khỏe cho dân cư nông thôn. Đồng thời, 
phải tập trung nâng cao kiến thức và khả năng ứng dụng khoa học 
công nghệ cho nông dân thông qua kiện toàn hệ thống khuyến nông ở 
cấp huyện, cấp cụm bản, cấp thôn bản. Khuyến khích phát triển các 
hình thức liên kết, hợp tác. 

3.3.5. Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và 
công nghiệp chế biến nông sản của tỉnh 

Trên cơ sở nhận thức rõ tầm quan trọng của kết cấu hạ tầng và 
công nghiệp chế biến đối với phát triển nông nghiệp hàng hóa, 
luận án cho rằng phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 
và công nghiệp chế biến là giải pháp cơ bản. Về giao thông nông 
thôn, luận án đã chỉ ra yêu cầu phải sửa chữa, nâng cấp hệ thống 
đường giao thông trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phát triển hệ thống 
thủy lợi, điện, thông tin liên lạc - phát thanh truyền hình phục vụ 
nông nghiệp, nông thôn. Về phát triển công nghiệp chế biến, luận 
án nêu các yêu cầu để hình thành các vùng nguyên liệu nông 
nghiệp chuyên canh; khuyến khích các công ty lớn đứng ra hỗ trợ 
nông dân phát triển vùng nguyên liệu; giải quyết tốt mối quan hệ 
giữa các chủ thể tham gia sản xuất hàng nông sản ở cả ba khâu: 
sản xuất nông nghiệp nguyên liệu, chế biến, tiêu thụ nông sản.  

3.3.6. Nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên 
tai, dịch bệnh trong nông nghiệp 

Đây là giải pháp đòi hỏi phải thực hiện lâu dài và mang tính 
toàn quốc, toàn cầu. Riêng đối với tỉnh Salavan, luận án nêu những 
công việc cấp bách như: Giữ vững độ che phủ của rừng; tổ chức tốt 
cuộc sống dân cư vùng có rừng; nâng cấp và xây dựng mới hệ 
thống hồ, đập chứa nước để chống hạn, chống lũ lụt; xây dựng 
mạng lưới thú y, bảo vệ thực vật xuyên suốt từ Trung ương đến 
làng bản; thay đổi cơ bản phương thức chăn nuôi; mở rộng các 
hoạt động bảo hiểm trong nông nghiệp v.v..  
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3.3.7. Hoàn thiện và thực hiện đồng bộ một số chính sách để 
thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản 
xuất hàng hóa 

Luận án cho rằng, để chuyển nông nghiệp của tỉnh sang sản xuất 
hàng hóa bền vững, vai trò của Nhà nước - trước hết là Nhà nước 
Trung ương thông qua việc hoạch định và thực thi một hệ thống chính 
sách phù hợp là rất cần thiết. Luận án đã nêu lên hướng hoàn thiện 
một số chính sách cơ bản như: chính sách đất đai, chính sách giá cả - 
thị trường, chính sách đầu tư, chính sách ưu tiên phát triển các sản 
phẩm có lợi thế; các vùng kinh tế trọng điểm và loại đơn vị kinh tế có 
khả năng làm trung tâm liên kết; chính sách xã hội. 

3.3.8. Nâng cao năng lực quản lý nông nghiệp, nông thôn 
của chính quyền địa phương (tỉnh và huyện) 

Do sản xuất hàng hóa phân tán trên nhiều vùng kinh tế, sinh 
thái nên vai trò của chính quyền địa phương rất quan trọng. Hơn 
nữa, phạm vi nghiên cứu ở địa bàn tỉnh nên luận án nêu giải pháp 

này độc lập với giải pháp 3.3.7. ở Lào, chính quyền địa phương 
được chia thành cấp tỉnh và huyện. Luận án nêu lên 3 nhóm giải 
pháp cơ bản để nâng cao năng lực quản lý nông nghiệp, nông thôn 
của chính quyền tỉnh, huyện là: 

Thứ nhất, bổ sung, hoàn thiện những quy định của Nhà nước về 
chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ của Nhà nước cấp tỉnh, huyện đối 
với nông dân, nông nghiệp, nông thôn. 

Thứ hai, tăng cường năng lực của chính quyền địa phương 
thông qua việc tăng ngân sách cho địa phương, tăng quyền hạn và 
trách nhiệm trong sử dụng ngân  sách; nâng cao năng lực của đội 
ngũ cán bộ, công chức Nhà nước. 

Thứ ba, thay đổi phương pháp hoạt động của bộ máy Nhà nước 
và cách thức tác động của bộ máy đến nông nghiệp, nông thôn và 
nông dân. 
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Kết luận 
 

1. Tỉnh Salavan có vị trí rất quan trọng về chiến lược đối với 
nước CHDCND Lào. Trong những năm thực hiện cải cách kinh 
tế, CCKT của tỉnh có những bước chuyển biến tích cực theo 
hướng tăng tỷ trọng của công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng 
của nông nghiệp, nhưng đến năm 2007, nông nghiệp vẫn chiếm 
58,25% GDP của tỉnh, chiếm 70% lao động và liên quan đến 
việc làm, thu nhập, đời sống gần 80% dân số của tỉnh. Từ năm 
2001 đến năm 2007, CCKT nông nghiệp đã có bước chuyển 
dịch đáng kể: tỷ trọng của trồng trọt giảm, đã hình thành được 
một số cây trồng mũi nhọn như: cà phê, lạc, chuối... bước đầu 
có tỷ suất hàng hóa khá và có sản phẩm để xuất khẩu. Một số 
tiềm năng, lợi thế của tỉnh như đất đai, vị trí địa lý... bước đầu 
được khai thác. 

2. Tuy nhiên, việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo 
hướng sản xuất hàng hóa của tỉnh vẫn chuyển dịch rất chậm 
chạp. Quy mô hàng hóa nông sản còn nhỏ bé, cơ cấu hàng nông 
sản còn đơn điệu, trình độ sản xuất hàng hóa còn thấp, khả năng 
cạnh tranh còn kém. Nguyên nhân của tình trạng trên có rất 
nhiều. Ngoài lý do sâu xa là điểm xuất phát về kinh tế của tỉnh 
và của Lào còn thấp, trình độ của kinh tế hộ nông dân - chủ thể 
chính trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa của Lào còn thấp; 
đội ngũ lao động hầu hết mới tốt nghiệp cấp I hoặc mù chữ, khả 
năng kinh doanh nông sản hàng hóa kém; trình độ khoa học 
công nghệ thấp; công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ cho nông nghiệp 
chưa phát triển; kết cấu hạ tầng - nhất là giao thông chậm phát 
triển; tác động của nhà nước, trong đó có chính quyền địa 
phương chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; một số chính sách 
như chính sách đất đai, tín dụng; đào tạo nguồn nhân lực chưa 
phù hợp; còn buông lỏng công tác quy hoạch... 
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3. Trong thời gian tới, theo đường lối của ĐNDCM Lào đề ra 
tại Đại hội lần thứ VIII (năm 2006), khẳng định tầm quan trọng 
của phát triển nông nghiệp, nông thôn và vấn đề nông dân gắn với 
chủ trương CNH, HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế... Để thúc đẩy 
nhanh chuyển dịch CCKT nông nghiệp của tỉnh Salavan theo 
hướng sản xuất hàng hóa, trong thời gian tới, cần tác động nhiều 
biện pháp. Trong đó, theo tác giả luận án, cần ưu tiên những giải 
pháp chính như thực hiện các biện pháp để nâng cao trình độ thâm 
canh, nâng cao năng lực của kinh tế hộ nông dân; tổ chức tốt thị 
trường; nâng cao trình độ nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn; 
phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp 
chế biến; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, dịch bệnh; 
hoàn thiện một số chính sách; nâng cao năng lực của chính quyền 
địa phương (tỉnh và huyện). Đối với tỉnh Salavan, việc chuyển dịch 
CCKT nông nghiệp với điểm xuất phát thấp, còn nặng về tự cấp, tự 
túc, khai thác tự nhiên thì việc chuyển nền nông nghiệp sang sản 
xuất hàng hóa thực sự là một cuộc cách mạng không chỉ đòi hỏi 
những giải pháp thuần túy kinh tế mà còn phải tác động cả những 
giải pháp văn hóa - xã hội để thay đổi tư duy, phong cách của cả 
nông dân và công chức trong bộ máy nhà nước. 


